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TOM TAT

Dwa trén cac dic diém nong sinh hoc va ning suét cta 64 ngudn vat liéu ngd nép c6 ngudn goc tiv
cac vung dia ly khac nhau (mién Bac Viét Nam, Lao) tir nam 2005 - 2008, 22 ngudn vat liéu wu tu dwoc
tuyén chon dé danh gia da dang di truyén phan nhém wu thé lai phuc vu cho céng tac chon tao gidng. Két
qua phan tich da dang di truyén phan nhém wu thé lai cho thay, & hé sé twong déng di truyén la 0,38, cac
ngudn vat liéu ngd nép chia Iam 6 nhém chinh: nhém | chi c6 mét nguén vat liéu duy nhat 1a W10; nhém I
chi c6 mét nguédn vat liéu 1a W16, nhém Il gdm 8 nguédn vat lieu: W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18;
nhém IV gém 4 ngudn vat liéu: W2, W15, W20, W17; nhém V gdm 5 ngudn vat lieu: W4, W6, W7, W11, W13;
nhém VI gébm 3 ngudn vat liéu: W1, W14, W19. Két qua danh gia cac té hop lai da két luan dworc cac cip lai
W1 x W16, W1 x W9, W1 x W2 cé cac dac diém hinh thai dep, ning suét, chat lwong cao. T6 hop lai W1 x
W16 c6 ning suét cao nhat dat 53,33 ta/ha, cao hon so véi gibng déi chirng MX4 va hai t6 hop lai W1 x W9
(41,0ta/ha), W1 x W2 (39,1 ta/ha) c6 nang suét twong dwong véi doi ching (41,9).

Tir khéa: Pa dang di truyén, lai két hop, ngd nép.

SUMMARY

Based on the observation of agronomic and yield characteristics of 64 waxy corn materials having
different geographical origins (northern Vietham and Laos) from 2005 to 2008, 22 superior accessions
were selected to evaluate their genetic diversity and classify into heterotic groups. The coefficient of
genetic similarity among these accessions is 0.38. They are divided into six groups: Group | consists
only of W 10; group Il consists of W 16; group lll consists of W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18;
group IV consists of W2, W15, W20, W17; group V consists of W4, W6, W7, W11, W13; and group VI
consists W1, W14, W19. The evaluation of hybrid revealed that three hybrid W1XW16, W1xW9, and
W1xW2 have good morphologlcal characteristics, high yield and quality. The hybrid W1 X W16 produced
dry yield (53.3quintal ha™) significantly higher than the check varietyMX4 (41.9 quintal ha™).

Key words: Genetical diversity, hybrid combinations, waxy corn.

1. DAT VAN DE

Nhiing ndm gan day, nhu ciu tiéu thu cac
loai ngd thuc phdm (ngd duong, ngd nép, ngd
rau) khéng ngiing ting trén thé gidi cting nhu
¢ Viét Nam. Cac hoat dong san xuat va ngudn
10i thu dugc ti cAc san pham tit ngd thuc phdm
da mang lai thu nhap kha cao cho nguoi san
xuét, ché bién. Hién nay c6é nhiéu quéc gia,
trung tdm nghién ctu, cac cong ty, cac nha
chon giéng dau tu nhiéu cho céng viéc chon
tao cac loai giong ngd thuc pham. Mot s6 gidng
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ngd dudng, nép lai cho ning suit cao va chat
lugng tot da duge tao ra (Lé Quy Kha, 2009;
Phan Xuin Hao, 1997; Phan Xuidn Hao va cs.,
2007). Ngb nép hién dugc trong kha rong rai 6
nudc ta, dién tich trong ngd nép chiém khoang
10% dién tich tréng ngd cia ca nudc, trong dé
chu yéu la giong ngd thu phan tu do (OPV),
ngd lai khong quy udc va mot s6 gidng ngd lai
quy uéc c6 ngudn goc tit nue ngoai. Theo du
béo, dién tich tréng ngdé nép & nudc ta sé tang
manh trong thdi gian sip t6i, nhu cdu st
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2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

NGHIEN CUU

2.1. Vat liéu nghién ctiu

Vat liéu nghién citu gébm 22 dong ngd nép
da dudc lam thuan (dsi tu phdi S,,) c6 ngudn
g6c khac nhau va 14 t8 hdp ngé nép lai.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

- Thi nghiém 1:

Phan tich da dang di truyén cua 22
nguodn vat liéu ngd nép dude tién hanh tai
phong Céng nghé sinh hoc, Vién Nghién ctiu
Ngb quoc gia. Mbi va trinh tu cac mdi duge
st dung nhu 6 bang 1.

Bang 1. Méi va trinh ty cac moi duge st dung trong thi nghiém

STT Tén mdi Vi tri trén NST Kiéu lap Sb allele Kich thuéc (bp)
1 phi089 6,08 ATGC 2 87-95
2 phi053 3,05 ATAC 6 169-195
3 phi029 3,04 AG/AGCG*** 6 148-162
4 phi087 5,06 ACC 4 150-177
5 phi374118 3,02 ACC 2 217-238
6 phi127 2,08 AGAC 3 112-126
7 nc130 5,00 AGC 3 140-148
8 phi109642 2.00 ACGG 2 136-144
9 umc1277 9.08 (AATA)5 2 134-138
10 umc1279 9,00 (CCT) 6 3 92-101
11 phi072 4.00 AAAC 3 143-167
12 phi083 2.04 AGCT 4 125-137
13 umc1304 8,02 (TCGA) 4 2 129-137
14 phi452693 6,06 AGCC 6 125-145
15 phi448880 9,05 AAG 4 173-188
16 umc1066 7,01 (GCCAGA)5 4 139-158
17 phi108411 9,06 AGCT 2 125-129
18 phi423796 6,01 AGATG 4 121-141
19 phi328175 7,04 AGG 3 100-130
20 phi102228 3,04-,05 AAGC 2 123-131
21 phi109275 1,00 AGCT 4 117-143
22 phi065 9,03 CACTT 3 131-151
23 phi032 9,04 AAAG 3 233-241
24 phi299852 6,08 AGC 4 96-151
25 phi109188 5,00 AAAG 4 148-174
26 umc1153 5.09 (TCA) 3 105-114
27 umc1136 3,10 GCA 5 132-159
28 phi227562 1,12 ACC 3 307-328
29 umc1109 4,10 ACG 3 104-116
30 umc1196 10,07 CACACG 4 137-161
31 phi100175 8,06 AAGC 2 117-141
32 phi 076 411 AGCGGG 3 161-173
33 phi233376 8,03 ccG 4 142-154
34 umc1061 10,06 (TCG)B 3 101-110
35 phi339017 1,03 AGG 2 148-163

Nguén cung cdp: Vién Nghién citu Ngé quéc gia, 2008

891



Nguyén Thé Hung, Nguyén Thién Huyén, Nguyén Van Léc, Bui Manh Cudng

+ Téach chiét ADN dugc tién hanh theo
phuong phap Saghai-Maroof 1984.

+ PCR va dién di acrylamide dudc tién
hanh theo quy trinh cia AMBIONET 2004.

+ Phan tich da dang di truyén va phan
nhém di truyén theo hé sé Jaccard va Dice
(Jaccard’s va Dice similarity coeficients)
bing chuong trinh NTSYSpc ver. 2.1
(Rohlf, 2000).

- Thi nghiém 2 (khao sat 14 t8 hgp lai):

Thi nghiém dudc bé tri theo kiéu khéi
ngiu nhién hoan chinh, véi 3 14n nhéc lai.

+ Quy trinh chim séc, mat d, khoang
cach va céac chi tiéu theo doi 4p dung theo
Quy pham khdo nghiém gidng ngd Quéc gia
10TCN341: 2006 (Tiéu chudn nganh, 2006).

+ S6 liéu nghién ctiu duge xt ly trén
phin mém Excel va IRRISTAT ver.5.0,
Selindex va phan mém di truyén sé lugng.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA
THAO LUAN

3.1. Phan nhém di truyén va xac dinh so
d6 pha hé cta cac dong ngo nép

HÂ sộ'da dang ctia hộ thộng mội (PIC)

Gia tri Polymorphism Information Content
(PIC) 1a thudc do cta su da dang allele & tai
mot locus. Gia tri PIC uéc lugng kha ning
phan biét cia mét chi thi bang cach khong
chi dua vao md ta so allele 6 tai mot locus
ma con mo ta tAn suit tuong d6i cua cac
allele trong quin thé nghién ctiu (Nei va Li,
1979). Két qua trinh bay 6 bang 2 cho thay,
gia tri PIC bién thién tu thap nhat 0,13
(phil02228) dén cao nhat 0,72 (umcl136) va
trung binh 14 0,46. S6 allele trén mot locus
bién thién ti 1 dén 6 va trung binh la 3,26.
Két qua nay cho thay, cidc méi SSR st dung
trong phan tich tucng d6i da hinh, tuy
nhién, moi phi96342 chi c6 1 allele, khéng da
hinh nén loai bd s6 liéu trude khi phan tich

892

cdy pha hé va khong nén st dung dé phan
tich céc bd ngd nép khéc. Trong téng sd 35
moi SSR st dung trong thi nghiém, mot s6
mdi c6 ty 1é khuyét s6 lidu cao hon so véi tiéu
chuén 14 phi101049, umc1555 va mot s6 mbi
khong nhan nhu phil21, phil12, phi223984,
umcl1122, nc133, umc1143, umcl1152 cing bi
loai khdi qué trinh phan tich cdy pha hé
(Bang 2).

Phan nhém va so dé phd hé ctua 22 dong
ngé nép

Két qua phan nhém uu thé lai theo
phuong phap UPGMA (Hinh 1) cho thiy 6 hé
s0 tuong dong di truyén 0,38, cac ngudn vat
liéu ngd nép chia 1am 6 nhém:

- Nhém I chi ¢c6 mot nguon vat liéu duy
nhat 1a W10.

- Nhém II c¢6 mdt ngudn vat lieu duy
nhat 1a W16.

- Nhém III gom: W3, W5, W22, W21,
W8, W9, W12, W18.

- Nhém IV gom: W2, W15, W20, W17.

-Nhém V gom: W4, W6, W7, W11, W13.

- Nhém VI gom: W1, W14, W19.

Nhiéu cong trinh nghién cttu khoa hoc
trén thé giéi ciing nhu trong nuéc da chiing
minh rang cac dong bé me ngoé cang xa nhau
vé di truyén thi kha ning lai tao cho uu thé
lai cang cao (Anderson va cs., 1993; Nguyén
Thi Nhai, 2005). O thi nghiém nay, hAu nhu
cac nguodn vat liéu c¢6 khoang cach di truyén
tuong doi xa (ngoai trit cap W6, W7) do dé6
kha ning tao dudc con lai ¢ uu thé lai cao 1a
rat 16n, trong d6 W10, W16 c6 thé dung lam
cdy thi (tester) dé lai véi tdt ca cac ngudn
vat liéu con lai. Viéc phan nhém cac ngudn
vat liéu thong qua khoang cach di truyén
duge xac dinh bing chi thi sé 14 mot trong
nhiing co s6 quan trong trong van dé su
dung, khai thac ngudén vat liéu ciing nhu
dinh hudéng cho cong tac lai tao. Xac sudt tao
dudgc con lai ¢6 vu thé lai cao tit viéc lai gifia
cac vat liéu khac nhém sé cao hon viéc lai
trong cing nhém.
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Bang 2. S6 allele, hé s6 PIC va ty 1é khuyét sé liéu ctia 35 méi SSR

STT Tén mbi Vi ’t\;'ist_lr_én Kidu 13p aﬁge Kicf(]bt;)u@c Ty & kh?o}ié)t s ligu H§|(S;6
1 phi089 6,08 ATGC 2 87-95 9,09 0,18
2 phi053 3,05 ATAC 6 169-195 4,55 0,62
3 phi029 3,04 AG/AGCG*** 6 148-162 4,55 0,65
4 phi087 5,06 ACC 4 150-177 13,64 0,23
5 phi374118 3,02 ACC 2 217-238 13,64 0,43
6 phi127 2,08 AGAC 3 112-126 9,09 0,33
7 nc130 5,00 AGC 3 140-148 9,09 0,46
8 phi109642 2,00 ACGG 2 136-144 4,55 0,34
9 umc1277 9,08 (AATA)S 2 134-138 27,27 0,43
10 umc1279 9,00 (CCT) 6 3 92-101 9,09 0,50
11 phi072 4,00 AAAC 3 143-167 18,18 0,57
12 phi083 2,04 AGCT 4 125-137 4,55 0,66
13 umc1304 8,02 (TCGA) 4 2 129-137 0,00 0,24
14 phi452693 6,06 AGCC 6 125-145 4,55 0,70
15 phi448880 9,05 AAG 4 173-188 0,00 0,67
16 umc1066 7,01 (GCCAGA)5 4 139-158 0,00 0,56
17 phi108411 9,06 AGCT 2 125-129 9,09 0,50
18 phi423796 6,01 AGATG 4 121-141 0,00 0,46
19 phi328175 7,04 AGG 3 100-130 22,73 0,66
20 phi102228 3,04-.05 AAGC 2 123-131 0,00 0,13
21 phi109275 1,00 AGCT 4 117-143 0,00 0,64
22 phi065 9,03 CACTT 3 131-151 0,00 0,16
23 phi032 9,04 AAAG 3 233-241 4,55 0,45
24 phi299852 6,08 AGC 4 96-151 18,18 0,48
25 phi109188 5,00 AAAG 4 148-174 13,64 0,52
26 umc1153 5,09 (TCA)4 3 105-114 9,09 0,27
27 umc1136 3,10 GCA 5 132-159 0,00 0,72
28 phi227562 1,12 ACC 3 307-328 22,73 0,64
29 umc1109 4,10 ACG 3 104-116 0,00 0,24
30 umc1196 10,07 CACACG 4 137-161 0,00 0,32
31 phi100175 8,06 AAGC 2 117-141 13,64 0,48
32 phi076 4,11 AGCGGG 3 161-173 4,55 0,57
33 phi233376 8,03 CCG 4 142-154 0,00 0,47
34 umc1061 10,06 (TCG)6 3 101-110 4,55 0,44
35 phi339017 1,03 AGG 2 148-163 0,00 0,43

Trung binh 3,26 7,27 0,46
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Hinh 1. So d6 pha hé ctia 22 dong ngb tu phoi dua trén 35 moi SSR
theo phuong phap phan nhém UPGMA

Bang 3. Thoi gian sinh truéng cta cac t6 hop lai ngé nép

Thoi gian sinh trwdng tr moc dén cac giai doan (ngay)

T THL/giong 16 co Tung phdn _ Phunradu _ Thu hoach bip twoi _ Chin hoan toan
1 W3 x W16 46 48 47 67 82
2 W1 x W2 47 49 48 67 83
3 W3 x WO 47 49 48 66 81
4 W1 x W5 46 48 47 65 79
5 W3 x W5 47 49 49 68 83
6 W3 x W2 46 47 46 67 81
7 W1 x WO 46 47 46 64 82
8 W1 x W16 47 48 47 65 82
9 MX4 45 46 47 63 80

Trung binh 46 48 47 66 81

3.2. K&t qua danh gia cac t6 hgp lai
* Thoi gian sinh trudng qua cdc giai doan
ctia cdc té hop lai ngé nép

Thoi gian tit gieo dén trd cd cia cac td
hgp lai ngd nép dao dong trong khoang 45 -
47 ngay. Thoi gian ti trd ¢d dén tung phan
ctia cac t6 hop lai chénh léch khéng 16n bién
dong tir 1 dén 2 ngay, nhiing t6 hop lai: W3 x
W2, W1 x W9, W1 x W16 va giéng d6i chiing
(MX4) c6 thoi gian ti trd cd dén tung phan la
1 ngay, céc t6 hop lai con lai 1a 2 ngay. Thoi
gian tit phun rau dén thu hoach bap tudi ctia
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cac t6 hop lai dao dong trong khoang tit 18 -
21 ngay, dai hon giéhg d6i chiing MX4, t6 hgp
lai W3 x W2 c6 thdi gian ti phun rdu dén
thu hoach bap tuoci dai nhat 1a 21 ngay, cac
t6 hop lai con lai dao dong trong khoang 18 -
19 ngay (Bang 3).

TS hop lai W1 x W5 c6 thdi gian sinh
trudng ngin 1a 79 ngay, gidng d6i ching
MX4 14 80 ngay, hai t6 hop lai W3 x W5, W1
x W2 c¢6 thoi gian sinh trudng dai nhat 1a 83
ngay. Nhin chung, cic t6 hop lai ngd nép c6
thoi gian sinh trudng, phat trién ngén.
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Bang 4. Dic diém hinh thai ciy clia cac t6 hgp lai ngb nép

Chiéu cao cay

Chiéu cao déng bap

TT THL/giéng (om) (cm) Thé cay
1 W3 x W16 175,4 79,5 3
2 W1 x W2 168,1 76,5 2
3 W3 x W9 172,4 72,33 4
4 W1 x W5 164,3 65,33 2
5 W3 x W5 163 63,7 3
6 W3 x W2 159,9 62,8 2
7 W1 x W9 188,1 91,5 2
8 W1 x W16 179,3 85,4 2
9 MX4 158,5 71,8 2

CV % 3,4 9,9
LSD 5% 10,1 12,7

* Ddc diém hinh thdi ctia cdc t6 hop lai
ngé nép

Chiéu cao cay cudi cung cua cac t6 hgp
lai dao dong trong khoang 158,5 - 188,1 cm
(Bang 4). T6 hop lai c¢6 chiéu cao ciy cudi
cung cao nhat 1a W1 x W9 (188,1 cm), gidong
d6i chiing MX4 c6 chiéu cao ciy cudi cung
thap nhat (158,5 cm), W3 x W2 (159,9 cm).
Céc t6 hop lai con lai c6 chiéu cao cay cudi
cung phu hgp cho viéc tan dung anh sang
mat troi. Nhu vay, cac t6 hop lai c6 chiéu cao
cdy trung binh, d6 déng déu kha cao. Chiéu
cao déng bap cta cac t6 hop lai bién dong tix
62,8-91,5 cm, 5 t6 hdp lai c¢6 chiéu cao déng
bép cao hon giéng déi ching 1la W3 x W16,
W1 x W2, W3 x W9, W1 x W9, W1 x W16.
Nhin chung thi hau hét cac t6 hop lai déu c6
chiéu cao déng bép & giia than, ty 1é nay
kha quan trong trong diéu kién c6 mua gi6
thi cay sé chéng d6 dugc tot hon.

Thé cay cua cac gidng ngd duge danh gia
theo thang diém tit diém 1 (t6t) dén diém 5
(x4u) thong qua cac dic trung hinh thai nhu:
chiéu cao cay, dudng kinh than, géc 14 so véi
than, do xanh cta 14, chiéu cao déng bép, do
che pht 14 bi... K&t qua cho thdy, cac té hop
lai ngd nép c6 thé cay dao dong trong khodng
diém 2-4, hau hét cac t6 hop lai c6 thé cay
dat diém 2-3, chi riéng t6 hop lai W3 x W9 ¢
thé cay dat diém 4 (Bang 4).

* Dién tich ld va chi s6 dién tich la
Dién tich 14 va chi s6 dién tich 14 dudc

theo doi 6 3 thai ki: Thoi ki 7-9 Id, céac t6 hop
lai c6 dién tich 1a dao dong trong khoang ti
0,11-0,16 m? 1a/cAy tucng ting véi chi s6 dién
tich 14 (LAI) thoi ki nay 1& 0,61-0,92 m?14/m?
dat. O thai ki nay, t6 hop lai W3 x W5 c6 chi
s6 dién tich 14 th&p nh4it 0,61 m? 1a/m? dat.
Cộc t6 hop lai con lai ¢6 LAI tuong dội dong
déu nhau; Thoi ki xodn nén, cAy ngd sinh
trudng manh vé chiéu cao va sé 14 xanh trén
cay nhiéu, do vay thoi ki nay chi s6 dién tich
14 cao hon so v6i thoi ki 7-9 1a. Cac t6 hop lai
khac nhau da c6 su gia ting vé chi s6 dién
tich 14 khac nhau 1a rat rd rang, chi s6 dién
tich 14 ctia cac t6 hgp lai dao dong trong
khoang 1,47- 2,48 m? 1a/m? dt, t6 hop lai W1
x W16 c6 sy gia ting 16n nhat c6 LAI cao
nhét trong cac td hgp lai dat 2,48 m? 1a/m>
dat, t6 hop lai W3 x W5 tang thap nhat LAI
¢ thoi ki nay dat 1,47 m? 1a/m? d4at. Giong doi
chiing c6 chi sé dién tich 14 (LAI) dat 1,96 m?
la/m? dat; Thoi ki chin sita: ldc nay cay ngbd
dat dudc s6 14 xanh t61 da, chi s6 dién tich la
dao dong trong khoang 1,49 - 2,50 m? 14/m?
d4t. T8 hop lai W1 x W16 1a t6 hgp c6 chi s
dién tich 14 cao nhat dat 2,50 m? 14/m? dat.
Nhin chung, chi s6 dién tich 14 & thoi ky nay
so véi thoi ky xodn non ting khéng dang ké,
bén canh d6 c6 mét s t6 hop c6 chi s6 dién
tich 14 giam di so vé6i thoi ki xodn non nhu 1a
W3 x W16, W3xW9, W1 x W5 (Bang 5). Diéu
nay chiing té cac té hop lai nay c6 d6 bén caa
14 khéng cao so véi cac t6 hop lai khéc.
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Bang 5. Dién tich 14 (LA) va chi s6 dién tich 14 (LAI)
qua cac thoi ki sinh truéng ctia cac THL ngo nép

TK7-91a TK xo0an nén TK chin sira
T THL/gién LA LA LA
oo m?la/cay e m?la/cay ol m?la/cay sl
1 W3 x W16 0,13 0,74 0,32 1,81 0,29 1,64
2 W1 x W2 0,13 0,76 0,37 2,10 0,39 2,21
3 W3 x W9 0,15 0,87 0,37 2,14 0,31 1,74
4 W1 x W5 0,14 0,78 0,34 1,91 0,31 1,76
5 W3 x W5 0,11 0,61 0,26 1,47 0,26 1,49
6 W3 x W2 0,12 0,70 0,28 1,61 0,29 1,66
7 W1 x W9 0,15 0,84 0,37 213 0,37 2,10
8 W1 x W16 0,15 0,85 0,43 2,48 0,44 2,50
9 MX4 0,16 0,92 0,34 1,96 0,28 1,61
Bang 6. Piac tinh chéng chiu cta cac t6 hgp lai ngé nép
Sau duyc than Bé&nh kho van Bénh dém 14 Ty 18 gay than
il THL/giong (diém) " (diém) " (diém) A
1 W3 x W16 1 2 1 0,0
2 W1 x W2 1 1 2 0,0
3 W3 x W9 2 2 3 2,5
4 W1 x W5 2 1 1 2,5
5 W3 x W5 3 2 2 5
6 W3 x W2 2 2 3 5
7 W1 x W9 1 1 2 0,0
8 W1 x W16 1 1 1 0,0
9 MX4 3 2 2 0,0

Ghi chu: Biém 1: Bi sdu bénh rdt nhe
Diém 4: bi nang

* Pdc tinh chéng chiu cua cdc té hop lai
ngoé nép

HAu hét cac t6 hop lai déu bi sau duc
than gay hai 6 cac miic d6 khac nhau. Mot s6
t6 hop lai W3 x W16, W1 x W2, W1 x W9,
W1 x W16 bi nhe (nhé hon 5%) thé hién kha
ning chéng chiu hon hn cac t8 hop lai khac,
cac t8 hop lai W3 x W9, W1 x W5, W3 x W2
bi nhiém sau duc than mic diém thép tuong
ting véi ti 186 5-15%, t6 hop lai bi sdu duc
than gay hai nang nhat 12 MX4, W3 x W5
véi ti 1é 15- 30% (Bang 6).

- Bénh khé vian (Rhizoctonia solani): cac
t6 hop ngd nép lai c6 kha nang khang bénh
kho vin cao. Céac té hop lai W1 x W2, W1 x
W5, W1 x W9, W1 x W16 khong bi nhiém
bénh kho van, cac t6 hgp lai con lai bi nhiém
bénh & muic 6 nhe (diém 2).
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Bié:m 2:bi nlg.e
Diém 5: bi rat nang

Piém 3: trung binh

- Bénh d6m la: C6 hai loai dém 14 gay
hai ngdé 1la dom 14 16n (Helminthosporium
turicum) va dom 14 nhdé (Helminthosporium
maydis). Két qua theo déi hau hét cac t6 hop
lai déu bi nhiém bénh nhung é mtc dd nhe
va vira. Cac t6 hop lai W3 x W16, W1 x W5,
W1 x W16, W1 x W9, W1 x W2 mic do
nhi&m bénh thap (diém 1 c¢6 s8 cy bi nhiém
bénh nhé hon 5%). C6 2 t6 hop lai W3 x W9,
W3 x W2 bi nhiém bénh ning nhat (diém 3).

- Kha ning chéng dé: Thi nghiém cho thay
kha nang chéng d6 cia cac té hop ngd nép kha
cao, chi c6 mot s6 t6 hop lai bi gay than véi ti
1é rat thap (<6% s6 cAy trong 6 bi giy than),
cac t6 hop lai khac khéng bi gay than.

Nhu vay, t6 hgp lai W1 x W16 c6 kha
ning chéng chiu t6t nhat, sdu bénh hai
nhiém & diém 1.
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* Cdc yéu t6 cdu thanh ndng sudt va ndng
sudt ctia cdc té hop lai (THL) ngé nép

HAu hét cac t6 hgp lai c¢6 chiéu dai bép
16n hon so vội giong dội chiing, chi ¢6 t6 hop
lai W3 x W5 ¢6 chiéu dai bap ngin nhit
(14,3 cm), va gidng d6i chiing MX4 (14,4 cm),
t6 hop lai c6 chiéu dai bép 16n nhat 1a W1 x
W9 (18,5 cm). Céc t6 hop lai c6 dudng kinh
bip dao doéng tu 3,9 dén 4,6 cm, trong d6
gidng dd1 chiing MX4 c6 duong kinh 16n nhat
(4,6 cm), hai t6 hop lai W1 x W9, W3 x W2
c6 duong kinh nho nhat. Chi tiéu nay kha
6n dinh & mot s6 t6 hgp lai, @6 bién dong
rat thap nhu: W1 x W2, W3 x W9, W1 x W5,
W3 x W5.

S6 hang hat/ bap dude quy dinh béi yéu
t6 di truyén, it chiu anh hudng ctia diéu kién
ngoai canh. Céc t8 hop lai c6 s6 hang hat/bap
dao doéng trong khoidng tu 10,9 - 14,1
hang/bép. T8 hgp lai W1 x W6 c6 s6 hang/
bip 16n nhat va nhoé nhat 1a W1 x W9. Céc
t6 hop lai con lai chi c6 W3 x W16 ¢6 s6 hang
16n hon giéng d6i chiing MX4.

S6 hat/hang cia cac t6 hgp lai c¢6 su
chénh léch r6 rét, mic d6 dao dong trong

khoang tit 21,5 - 35,4 hat/hang. T6 hop lai c6
s6 hat/hang 16n nhat 1a W1 x W9. Mot s t6
hgp lai ¢6 P1000 hat 16n nhu: W1 x W16
(275 g), W1 x W9 (255 2), W1 x W5 (251 g).

Ning suét ly thuyét cia cac t6 hogp lai
dao déng trong khoang 26,3-66,6 ta/ha. T6
hop lai cho néng suat Iy thuyét cao nhat W1
x W16, cao hon so véi giéng déi chiing (11,6
ta/ha), t6 hop lai W3 x W5 (26,3) c¢6 tiém
nang nang suit thap nhat chi bing 50% so
véi giong d6i chiing.

Ning sudt thuc thu caa cac td hgp lai
dao dong trong khoang 23,8 - 53,33 ta/ha.
Trong d6 c6 t6 hgp lai W1 x W16 c¢6 ning
suat thuc thu cao nhat dat 53,3 ta/ha cao
hon giéng d6i chiing. Ngoai ra, cac t6 hop lai
W1 x W9, W1 x W2 c6 nang suat thuc thu
tuong ducng véi MX4. T6 hop lai W3 x W5 ¢6
ning suit thuyc thu thap nhat (23,8 ta/ha).

Ning sudt bip tuoci cta céc té hop lai
dao d6ng trong khoang 5,4 - 11,9 tdn/ha. T6
hop lai c6 nang sud't bap tuci cao nhat 1a W1
x W16, cao hon so véi gibng d6i chiing MX4,
t6 hop lai W3 x W5 c¢6 nang suét bip tuoi
th&p nhat (Bang 7).

Bang 7. Cac yéu t6 cAu thanh ning suit va nang suit cia cac THL ngo nép

chitu  PUY9N9 g8 hang sé Tilé b4
e kinh p . P1000 llebap  NsBT NSLT  NSTT
TT  THUgiéng daibap . hatbap  hat/hang hou higu arh arh
(cm) (hang) (hat) (g (0/0) ( an a) ( a a) ( a a)
(cm)
1 W3xW16 15,9 4.4 13,2 28,6 224 93,7 9,1 44,9 35,1
2 W1 x W2 14,9 4.1 12,5 29,3 246 89,9 11,4 46,2 39,1
3 W3 x W9 16,1 4,0 12,4 32,7 224 92,4 7.1 47,4 35,2
4  W1xW5 15,1 4,1 12,5 27,9 251 92,9 9,4 46,4 38,1
5 W3 x W5 14,3 4.1 12,5 21,5 207 84,3 51 26,3 23,8
6 W3 x W2 14,9 3,9 12,4 27,1 201 90,2 9.4 34,9 27,6
7 W1 x W9 18,5 3,9 10,9 354 255 90,4 7.1 50,6 41,0
8  W1xWi16 16,5 4.4 14,1 31,3 275 96,1 10,6 66,6 53,3
9 MX4 14,4 46 12,9 24,3 318 96,3 8,9 55,0 41,9
LSDg,s 12,2 9,8 10,3
CV% 1,8 7,8 37

Ghi chit: NSBT: Nang sudt bdp twoi; NSLT: Néing sudt 1y thuyét, NSTT: Néng sudt thirc thu
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* M6t sé chi tiéu chdt luong cua cdc t6
hop lai

Tai thoi diém thu bdp lude, mét s§ chi
tiéu cdm quan lién quan dén chat lugng nhu:
d6 déo, dd ngot, mui thom da dude danh gia
theo cac mtc: diém 1- t6t, 2- kha, 3- trung
binh, 4- kém, 5- r&t kém. Hau hét cac t6 hgp
lai déu c6 chat lugng kha, an déo, thom va
ngot. V& d6 déo, cac t6 hop lai déu & mic

kha, tét; dic biét 1a cac t6 hop (W1 x W5;
MX4; W1 x W16) c¢6 do déo tot. Vi ngot ctia
cac t6 hop ngd nép & mic kha dén trung
binh. V& mui thom, c¢6 su khac nhau kha rd
gitta cac t6 hop ngd nép nhung tap trung chi
yéu ¢ mic kha dén trung binh; chi c¢6 t6 hop
Wi1x W5 mui thom kém, dang chd § c¢6 2 t6
hop lai c¢6 chat lugng ném thi vugt troi 1a
W1x W16 va W1 x W9 (Bang 8).

Bang 8. M6t s6 chi tiéu chat lwgng ctia cac THL ngd nép

1 Do déo Vi ngot Mui thom

T THL/ giong (1 - 5 diém) (1 - 5 diém) (1 - 5 diém)
1 W3 x W16 2 2 3

2 W1 x W2 1 3 2

3 W3 x WO 3 2 3

4 W1 x W5 2 2 4

5 W3 x W5 2 3 2

6 W3 x W2 2 3 3

7 W1 x W9 2 3 2

8 W1 x W16 1 2 2

9 MX4 1 2 2

(Ghi chii: Piém 1: tot; Diém 2: kha; Diém 3: trung binh Diém 4:kém; Diém 5: rit kém)

4. KET LUAN VA DE NGHI
4.1. K&t luan

- Két qua phan tich da dang di truyén
ctua 22 dong ngd nép cho thay 6 hé s6 tuong
dong di truyén 0,38 va dudc chia lam 6 nhém
chinh: Nhém I chi ¢6 mét vat liéu duy nhat
12 W 10; nhém II chi ¢6 mot ngudn vat ligu la
W 16, nhém III bao gbm 8 nguén vat liéu:
W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18;
nhém IV bao gébm 4 nguén vat liéu: W2,
W15, W20, W17; nhém V bao gdm 5 nguon
vat lieu: W4, W6, W7, W11, W13; nhém VI
bao gébm 3 dong: W1, W14, W19.

- Lua chon dudgc 3 t6 hgp lai W1 x W16,
W1 x W9, W1 x W2 dat n#ng suit cao va
chét lugng tét. T6 hop lai W1 x W16 c¢6 nang
suat thuc thu cao nhat dat 53,33 ta/ha, cao
hon so vé6i giéng d6i chiing MX4. Hai t6 hop
lai W1 x W9 (41,0 ta/ha), W1 x W2 (39,1
ta/ha) 1a hai t6 hop c6 ning suét kha cao,
tuong duong véi d6i chiing 6 miic c6 ¥ nghia.
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4.2. Dé nghi

- Can tiép tuc dua cac dong ngd cb
khodng céach di truyén xa nhau vao chuong
trinh lai luan giao dé danh gia kha ning két
hop riéng, trén co sé d6 tim ra cac t6 hop lai
uu ti phuc vu cho san xuit.

- Pua céc t6 hgp lai W1 x W16, W1 x
W9, W1 x W2 di khao nghiém tai cac vung
sinh thai va cac mua vu khac nhau.
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TÓM TẮT


Dựa trên các đặc điểm nông sinh học và năng suất của 64 nguồn vật liệu ngô nếp có nguồn gốc từ các vùng địa lý khác nhau (miền Bắc Việt Nam, Lào) từ năm 2005 - 2008, 22 nguồn vật liệu ưu tú được tuyển chọn để đánh giá đa dạng di truyền phân nhóm ưu thế lai phục vụ cho công tác chọn tạo giống. Kết quả phân tích đa dạng di truyền phân nhóm ưu thế lai cho thấy, ở hệ số tương đồng di truyền là 0,38, các nguồn vật liệu ngô nếp chia làm 6 nhóm chính: nhóm I chỉ có một nguồn vật liệu duy nhất là W10; nhóm II chỉ có một nguồn vật liệu là W16, nhóm III gồm 8 nguồn vật liệu: W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18; nhóm IV gồm 4 nguồn vật liệu: W2, W15, W20, W17; nhóm V gồm 5 nguồn vật liệu: W4, W6, W7, W11, W13; nhóm VI gồm 3 nguồn vật liệu: W1, W14, W19. Kết quả đánh giá các tổ hợp lai đã kết luận được các cặp lai  W1 ( W16, W1 ( W9, W1 ( W2 có các đặc điểm hình thái đẹp, năng suất, chất lượng cao. Tổ hợp lai W1 ( W16 có năng suất cao nhất đạt 53,33 tạ/ha, cao hơn so với giống đối chứng MX4 và hai tổ hợp lai W1 ( W9 (41,0tạ/ha), W1 ( W2 (39,1 tạ/ha) có năng suất tương đương với đối chứng (41,9).

Từ khóa: Đa dạng di truyền, lai kết hợp, ngô nếp.


SUMMARY


Based on the observation of agronomic and yield characteristics of 64 waxy corn materials having different geographical origins (northern Vietnam and Laos) from 2005 to 2008, 22 superior accessions were selected to evaluate their genetic diversity and classify into heterotic groups. The coefficient of genetic similarity among these accessions is 0.38. They are divided into six groups: Group I consists only of W 10;  group II consists of  W 16; group III consists of W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18; group IV consists of W2, W15, W20, W17; group V consists of W4, W6, W7, W11, W13; and group VI consists W1, W14, W19. The evaluation of hybrid  revealed that three hybrid W1XW16, W1xW9, and W1xW2 have good morphological characteristics, high yield and quality. The hybrid W1 x W16 produced dry yield (53.3quintal ha-1) significantly higher than the check varietyMX4 (41.9 quintal ha-1). 


Key words: Genetical diversity, hybrid combinations, waxy corn.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ các loại ngô thực phẩm (ngô đường, ngô nếp, ngô rau) không ngừng tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Các hoạt động sản xuất và nguồn lợi thu được từ các sản phẩm từ ngô thực phẩm đã mang lại thu nhập khá cao cho người sản xuất, chế biến. Hiện nay có nhiều quốc gia, trung tâm nghiên cứu, các công ty, các nhà chọn giống đầu tư nhiều cho công việc chọn tạo các loại giống ngô thực phẩm. Một số giống ngô đường, nếp lai cho năng suất cao và chất lượng tốt đã được tạo ra (Lê Quý Kha, 2009; Phan Xuân Hào, 1997; Phan Xuân Hào và cs., 2007). Ngô nếp hiện được trồng khá rộng rãi ở nước ta, diện tích trồng ngô nếp chiếm khoảng 10% diện tích trồng ngô của cả nước, trong đó chủ yếu là giống ngô thụ phấn tự do (OPV), ngô lai không quy ước và một số giống ngô lai quy ước có nguồn gốc từ nước ngoài. Theo dự báo, diện tích trồng ngô nếp ở nước ta sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới, nhu cầu sử dụng giống ngô nếp mới sẽ tăng nhanh. Với mục tiêu chọn tạo ra các giống ngô nếp trong nước có năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hạt giống thấp phục vụ sản xuất, nghiên cứu này đã tiến hành thu thập vật liệu, tạo dòng thuần, khảo sát và phân tích đa dạng di truyền, lai và đánh giá tổ hợp lai mới làm nguồn vật  liệu  tạo giống ngô lai cung cấp cho sản xuất.

2. Vật liệu và phương pháp
      nghiên cứu


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Vật liệu nghiên cứu gồm 22 dòng ngô nếp đã được làm thuần (đời tự phối S14) có nguồn gốc khác nhau và 14 tổ hợp ngô nếp lai.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


- Thí nghiệm 1: 


Phân tích đa dạng di truyền của 22 nguồn vật liệu ngô nếp được tiến hành tại phòng Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Ngô quốc gia. Mồi và trình tự các mồi được sử dụng như ở bảng 1.


Bảng 1. Mồi và trình tự các mồi được sử dụng trong thí nghiệm


		STT

		Tên mồi

		Vị trí trên NST

		Kiểu lặp

		Số allele

		Kích thước (bp)



		1

		phi089

		6,08

		ATGC

		2

		87-95



		2

		phi053

		3,05

		ATAC

		6

		169-195



		3

		phi029

		3,04

		AG/AGCG***

		6

		148-162



		4

		phi087

		5,06

		ACC

		4

		150-177



		5

		phi374118

		3,02

		ACC

		2

		217-238



		6

		phi127

		2,08

		AGAC

		3

		112-126



		7

		nc130

		5,00

		AGC

		3

		140-148



		8

		phi109642

		2.00

		ACGG

		2

		136-144



		9

		umc1277

		9.08

		(AATA)5

		2

		134-138



		10

		umc1279

		9,00

		(CCT) 6

		3

		92-101



		11

		phi072

		4.00

		AAAC

		3

		143-167



		12

		phi083

		2.04

		AGCT

		4

		125-137



		13

		umc1304

		8,02

		(TCGA) 4

		2

		129-137



		14

		phi452693

		6,06

		AGCC

		6

		125-145



		15

		phi448880

		9,05

		AAG

		4

		173-188



		16

		umc1066

		7,01

		(GCCAGA)5

		4

		139–158



		17

		phi108411

		9,06

		AGCT

		2

		125-129



		18

		phi423796

		6,01

		AGATG

		4

		121-141



		19

		phi328175

		7,04

		AGG

		3

		100-130



		20

		phi102228

		3,04-,05

		AAGC

		2

		123-131



		21

		phi109275

		1,00

		AGCT

		4

		117-143



		22

		phi065

		9,03

		CACTT

		3

		131-151



		23

		phi032

		9,04

		AAAG

		3

		233-241



		24

		phi299852

		6,08

		AGC

		4

		96-151



		25

		phi109188

		5,00

		AAAG

		4

		148-174



		26

		umc1153

		5.09

		(TCA)4

		3

		105-114



		27

		umc1136

		3,10

		GCA

		5

		132-159



		28

		phi227562

		1,12

		ACC

		3

		307-328



		29

		umc1109

		4,10

		ACG

		3

		104-116



		30

		umc1196

		10,07

		CACACG

		4

		137-161



		31

		phi100175

		8,06

		AAGC

		2

		117-141



		32

		phi 076

		4.11

		AGCGGG

		3

		161-173



		33

		phi233376

		8,03

		CCG

		4

		142-154



		34

		umc1061

		10,06

		(TCG)6

		3

		101-110



		35

		phi339017

		1,03

		AGG

		2

		148-163





Nguồn cung cấp: Viện Nghiên cứu Ngô quốc gia, 2008


+ Tách chiết ADN được tiến hành theo phương pháp Saghai-Maroof 1984.


+ PCR và điện di acrylamide được tiến hành theo quy trình của AMBIONET 2004.


+ Phân tích đa dạng di truyền và phân nhóm di truyền theo hệ số Jaccard và Dice (Jaccard’s và Dice similarity coeficients) bằng chương trình NTSYSpc ver. 2.1 (Rohlf, 2000).


- Thí nghiệm 2 (khảo sát 14 tổ hợp lai):


Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, với 3 lần nhắc lại. 

+ Quy trình chăm sóc, mật độ, khoảng cách và các chỉ tiêu theo dõi áp dụng theo Quy phạm khảo nghiệm giống ngô Quốc gia 10TCN341: 2006 (Tiêu chuẩn ngành, 2006).


+ Số liệu nghiên cứu được xử lý trên phần mềm Excel và IRRISTAT ver.5.0, Selindex và phần mềm di truyền số lượng.


3. Kết quả nghiên cứu và
      thảo luận


3.1. Phân nhóm di truyền và xác định sơ
      đồ phả hệ của các dòng ngô nếp


Hệ số đa dạng của hệ thống mồi (PIC)


Giá trị Polymorphism Information Content (PIC) là thước đo của sự đa dạng allele ở tại một locus. Giá trị PIC ước lượng khả năng phân biệt của một chỉ thị bằng cách không chỉ dựa vào mô tả số allele ở tại một locus mà còn mô tả tần suất tương đối của các allele trong quần thể nghiên cứu (Nei và Li, 1979). Kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy, giá trị PIC biến thiên từ thấp nhất 0,13 (phi102228) đến cao nhất 0,72 (umc1136) và trung bình là 0,46. Số allele trên một locus biến thiên từ 1 đến 6 và trung bình là 3,26. Kết quả này cho thấy, các mồi SSR sử dụng trong phân tích tương đối đa hình, tuy nhiên, mồi phi96342 chỉ có 1 allele, không đa hình nên loại bỏ số liệu trước khi phân tích cây phả hệ và không nên sử dụng để phân tích các bộ ngô nếp khác. Trong tổng số 35 mồi SSR sử dụng trong thí nghiệm, một số mồi có tỷ lệ khuyết số liệu cao hơn so với tiêu chuẩn là phi101049, umc1555 và một số mồi không nhân như phi121, phi112, phi223984, umc1122, nc133, umc1143, umc1152 cũng bị loại khỏi quá trình phân tích cây phả hệ (Bảng 2).


Phân nhóm và sơ đồ phả hệ của 22 dòng ngô nếp

Kết quả phân nhóm ưu thế lai theo phương pháp UPGMA (Hình 1) cho thấy ở hệ số tương đồng di truyền 0,38, các nguồn vật liệu ngô nếp chia làm 6 nhóm:


- Nhóm I chỉ có một nguồn vật liệu duy nhất là W10. 


- Nhóm II có một nguồn vật liệu duy nhất là W16.


- Nhóm III gồm: W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18.


- Nhóm IV gồm: W2, W15, W20, W17.


- Nhóm V gồm: W4, W6, W7, W11, W13.


- Nhóm VI gồm: W1, W14, W19.


Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng như trong nước đã chứng minh rằng các dòng bố mẹ ngô càng xa nhau về  di truyền thì khả năng lai tạo cho ưu thế lai càng cao (Anderson và cs., 1993; Nguyễn Thị Nhài, 2005). ở thí nghiệm này, hầu như các nguồn vật liệu có khoảng cách di truyền tương đối xa (ngoại trừ cặp W6, W7) do đó khả năng tạo được con lai có ưu thế lai cao là rất lớn, trong đó W10, W16 có thể dùng làm cây thử (tester) để lai với tất cả các nguồn vật liệu còn lại. Việc phân nhóm các nguồn vật liệu thông qua khoảng cách di truyền được xác định bằng chỉ thị sẽ là một trong những cơ sở quan trọng trong vấn đề sử dụng, khai thác nguồn vật liệu cũng như định hướng cho công tác lai tạo. Xác suất tạo được con lai có ưu thế lai cao từ việc lai giữa các vật liệu khác nhóm sẽ cao hơn việc lai trong cùng nhóm. 


Bảng 2. Số allele, hệ số PIC và tỷ lệ khuyết số liệu của 35 mồi SSR


		STT

		Tên mồi

		Vị trí trên NST

		Kiểu lặp

		Số
allele

		Kích thước
(bp)

		Tỷ lệ khuyết số liệu (%)

		Hệ số
PIC



		1

		phi089

		6,08

		ATGC

		2

		87-95

		9,09

		0,18



		2

		phi053

		3,05

		ATAC

		6

		169-195

		4,55

		0,62



		3

		phi029

		3,04

		AG/AGCG***

		6

		148-162

		4,55

		0,65



		4

		phi087

		5,06

		ACC

		4

		150-177

		13,64

		0,23



		5

		phi374118

		3,02

		ACC

		2

		217-238

		13,64

		0,43



		6

		phi127

		2,08

		AGAC

		3

		112-126

		9,09

		0,33



		7

		nc130

		5,00

		AGC

		3

		140-148

		9,09

		0,46



		8

		phi109642

		2,00

		ACGG

		2

		136-144

		4,55

		0,34



		9

		umc1277

		9,08

		(AATA)5

		2

		134-138

		27,27

		0,43



		10

		umc1279

		9,00

		(CCT) 6

		3

		92-101

		9,09

		0,50



		11

		phi072

		4,00

		AAAC

		3

		143-167

		18,18

		0,57



		12

		phi083

		2,04

		AGCT

		4

		125-137

		4,55

		0,66



		13

		umc1304

		8,02

		(TCGA) 4

		2

		129-137

		0,00

		0,24



		14

		phi452693

		6,06

		AGCC

		6

		125-145

		4,55

		0,70



		15

		phi448880

		9,05

		AAG

		4

		173-188

		0,00

		0,67



		16

		umc1066

		7,01

		(GCCAGA)5

		4

		139–158

		0,00

		0,56



		17

		phi108411

		9,06

		AGCT

		2

		125-129

		9,09

		0,50



		18

		phi423796

		6,01

		AGATG

		4

		121-141

		0,00

		0,46



		19

		phi328175

		7,04

		AGG

		3

		100-130

		22,73

		0,66



		20

		phi102228

		3,04-.05

		AAGC

		2

		123-131

		0,00

		0,13



		21

		phi109275

		1,00

		AGCT

		4

		117-143

		0,00

		0,64



		22

		phi065

		9,03

		CACTT

		3

		131-151

		0,00

		0,16



		23

		phi032

		9,04

		AAAG

		3

		233-241

		4,55

		0,45



		24

		phi299852

		6,08

		AGC

		4

		96-151

		18,18

		0,48



		25

		phi109188

		5,00

		AAAG

		4

		148-174

		13,64

		0,52



		26

		umc1153

		5,09

		(TCA)4

		3

		105-114

		9,09

		0,27



		27

		umc1136

		3,10

		GCA

		5

		132-159

		0,00

		0,72



		28

		phi227562

		1,12

		ACC

		3

		307-328

		22,73

		0,64



		29

		umc1109

		4,10

		ACG

		3

		104-116

		0,00

		0,24



		30

		umc1196

		10,07

		CACACG

		4

		137-161

		0,00

		0,32



		31

		phi100175

		8,06

		AAGC

		2

		117-141

		13,64

		0,48



		32

		phi076

		4,11

		AGCGGG

		3

		161-173

		4,55

		0,57



		33

		phi233376

		8,03

		CCG

		4

		142-154

		0,00

		0,47



		34

		umc1061

		10,06

		(TCG)6

		3

		101-110

		4,55

		0,44



		35

		phi339017

		1,03

		AGG

		2

		148-163

		0,00

		0,43



		

		Trung bình

		

		

		3,26

		

		7,27

		0,46





[image: image1.emf]Jaccard Coefficient


0.32 0.42 0.51 0.61 0.71


W10MW


 W1 


 W14 


 W19 


 W4 


 W6 


 W7 


 W11 


 W13 


 W2 


 W15 


 W20 


 W17 


 W3 


 W5 


 W22 


 W21 


 W8 


 W9 


 W12 


 W18 


 W16 


 W10 




Hình 1. Sơ đồ phả hệ của 22 dòng ngô tự phối dựa trên 35 mồi SSR
theo phương pháp phân nhóm UPGMA

Bảng 3. Thời gian sinh trưởng của các tổ hợp lai ngô nếp


		TT

		THL/giống

		Thời gian sinh trưởng từ mọc đến các giai đoạn (ngày)



		

		

		Trỗ cờ

		Tung phấn

		Phun râu

		Thu hoạch bắp tươi

		Chín hoàn toàn



		1

		W3 x W16

		46

		48

		47

		67

		82



		2

		W1 x W2

		47

		49

		48

		67

		83



		3

		W3 x W9

		47

		49

		48

		66

		81



		4

		W1 x W5

		46

		48

		47

		65

		79



		5

		W3 x W5

		47

		49

		49

		68

		83



		6

		W3 x W2

		46

		47

		46

		67

		81



		7

		W1 x W9

		46

		47

		46

		64

		82



		8

		W1 x W16

		47

		48

		47

		65

		82



		9

		MX4

		45

		46

		47

		63

		80



		Trung bình

		46

		48

		47

		66

		81



		

		

		

		

		

		





3.2. Kết quả đánh giá các tổ hợp lai


* Thời gian sinh trưởng qua các giai đoạn
   của các tổ hợp lai ngô nếp 


Thời gian từ gieo đến trỗ cờ của các tổ hợp lai ngô nếp dao động trong khoảng 45 - 47 ngày. Thời gian từ trỗ cờ đến tung phấn của các tổ hợp lai chênh lệch không lớn biến động từ 1 đến 2 ngày, những tổ hợp lai: W3 x W2, W1 x W9,  W1 x W16 và giống đối chứng (MX4) có thời gian từ trỗ cờ đến tung phấn là 1 ngày, các tổ hợp lai còn lại là 2 ngày. Thời gian từ phun râu đến thu hoạch bắp tươi của các tổ hợp lai dao động trong khoảng từ 18 - 21 ngày, dài hơn giống đối chứng MX4, tổ hợp lai W3 x W2 có thời gian từ phun râu đến thu hoạch bắp tươi dài nhất là 21 ngày, các tổ hợp lai còn lại dao động trong khoảng 18 - 19 ngày (Bảng 3). 

Tổ hợp lai W1 x W5 có thời gian sinh trưởng ngắn là 79 ngày, giống đối chứng MX4 là 80 ngày, hai tổ hợp lai W3 x W5, W1 x W2 có thời gian sinh trưởng dài nhất là 83 ngày. Nhìn chung, các tổ hợp lai ngô nếp có thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn. 


Bảng 4. Đặc điểm hình thái cây của các tổ hợp lai ngô nếp


		TT

		THL/giống

		Chiều cao cây
(cm)

		Chiều cao đóng bắp
(cm)

		Thế cây



		1

		W3 x W16

		175,4

		79,5

		3



		2

		W1 x W2

		168,1

		76,5

		2



		3

		W3 x W9

		172,4

		72,33

		4



		4

		W1 x W5

		164,3

		65,33

		2



		5

		W3 x W5

		163

		63,7

		3



		6

		W3 x W2

		159,9

		62,8

		2



		7

		W1 x W9

		188,1

		91,5

		2



		8

		W1 x W16

		179,3

		85,4

		2



		9

		MX4

		158,5

		71,8

		2



		

		CV %

		3,4

		9,9

		



		

		LSD 5%

		10,1

		12,7

		



		

		

		

		

		





* Đặc điểm hình thái của các tổ hợp lai
   ngô nếp 


Chiều cao cây cuối cùng của các tổ hợp lai dao động trong khoảng 158,5 - 188,1 cm (Bảng 4). Tổ hợp lai có chiều cao cây cuối cùng cao nhất là W1 x W9 (188,1 cm), giống đối chứng MX4 có chiều cao cây cuối cùng thấp nhất (158,5 cm), W3 x W2 (159,9 cm). Các tổ hợp lai còn lại có chiều cao cây cuối cùng phù hợp cho việc tận dụng ánh sáng mặt trời. Như vậy, các tổ hợp lai có chiều cao cây trung bình, độ đồng đều khá cao. Chiều cao đóng bắp của các tổ hợp lai biến động từ 62,8-91,5 cm, 5 tổ hợp lai có chiều cao đóng bắp cao hơn giống đối chứng là W3 x W16, W1 x W2, W3 x W9, W1 x W9, W1 x W16. Nhìn chung thì hầu hết các tổ hợp lai đều có chiều cao đóng bắp ở giữa thân, tỷ lệ này khá quan trọng trong điều kiện có mưa gió thì cây sẽ chống đổ được tốt hơn.


Thế cây của các giống ngô được đánh giá theo thang điểm từ điểm 1 (tốt) đến điểm 5 (xấu) thông qua các đặc trưng hình thái như: chiều cao cây, đường kính thân, góc lá so với thân, độ xanh của lá, chiều cao đóng bắp, độ che phủ lá bi... Kết quả cho thấy, các tổ hợp lai ngô nếp có thế cây dao động trong khoảng điểm 2-4, hầu hết các tổ hợp lai có thế cây đạt điểm 2-3, chỉ riêng tổ hợp lai W3 x W9 có thế cây đạt điểm 4 (Bảng 4).


* Diện tích lá và chỉ số diện tích lá


Diện tích lá và chỉ số diện tích lá được 


theo dõi ở 3 thời kì: Thời kì 7-9 lá, các tổ hợp lai có diện tích lá dao động trong khoảng từ 0,11-0,16 m2 lá/cây tương ứng với chỉ số diện tích lá (LAI) thời kì này là 0,61-0,92 m2 lá/m2 đất. ở thời kì này, tổ hợp lai W3 x W5 có chỉ số diện tích lá thấp nhất 0,61 m2 lá/m2 đất. Các tổ hợp lai còn lại có LAI tương đối đồng đều nhau; Thời kì xoắn nõn, cây ngô sinh trưởng mạnh về chiều cao và số lá xanh trên cây nhiều, do vậy thời kì này chỉ số diện tích lá cao hơn so với thời kì 7-9 lá. Các tổ hợp lai khác nhau đã có sự gia tăng về chỉ số diện tích lá khác nhau là rất rõ ràng, chỉ số diện tích lá của các tổ hợp lai dao động trong khoảng 1,47- 2,48 m2 lá/m2 đất, tổ hợp lai W1 x W16 có sự gia tăng lớn nhất có LAI cao nhất trong các tổ hợp lai đạt 2,48 m2 lá/m2 đất, tổ hợp lai W3 x W5 tăng thấp nhất LAI ở thời kì này đạt 1,47 m2 lá/m2 đất. Giống đối chứng có chỉ số diện tích lá (LAI) đạt 1,96 m2 lá/m2 đất; Thời kì chín sữa: lúc này cây ngô đạt được số lá xanh tối đa, chỉ số diện tích lá dao động trong khoảng 1,49 - 2,50 m2 lá/m2 đất. Tổ hợp lai W1 x W16 là tổ hợp có chỉ số diện tích lá cao nhất đạt 2,50 m2 lá/m2 đất. Nhìn chung, chỉ số diện tích lá ở thời kỳ này so với thời kỳ xoắn nõn tăng không đáng kể, bên cạnh đó có một số tổ hợp có chỉ số diện tích lá giảm đi so với thời kì xoắn nõn như là W3 x W16, W3xW9, W1 x W5 (Bảng 5). Điều này chứng tỏ các tổ hợp lai này có độ bền của lá không cao so với các tổ hợp lai khác.


Bảng 5. Diện tích lá (LA) và chỉ số diện tích lá (LAI)
qua các thời kì sinh trưởng của các THL ngô nếp


		TT

		THL/giống

		TK 7-9 lá

		TK xoắn nõn

		TK chín sữa



		

		

		LA


m2lá/cây

		LAI

		LA


m2lá/cây

		LAI

		LA


m2lá/cây

		LAI



		1

		W3 x W16

		0,13

		0,74

		0,32

		1,81

		0,29

		1,64



		2

		W1 x W2

		0,13

		0,76

		0,37

		2,10

		0,39

		2,21



		3

		W3 x W9

		0,15

		0,87

		0,37

		2,14

		0,31

		1,74



		4

		W1 x W5

		0,14

		0,78

		0,34

		1,91

		0,31

		1,76



		5

		W3 x W5

		0,11

		0,61

		0,26

		1,47

		0,26

		1,49



		6

		W3 x W2

		0,12

		0,70

		0,28

		1,61

		0,29

		1,66



		7

		W1 x W9

		0,15

		0,84

		0,37

		2,13

		0,37

		2,10



		8

		W1 x W16

		0,15

		0,85

		0,43

		2,48

		0,44

		2,50



		9

		MX4

		0,16

		0,92

		0,34

		1,96

		0,28

		1,61





Bảng 6. Đặc tính chống chịu của các tổ hợp lai ngô nếp

		TT

		THL/giống

		Sâu đục thân


(điểm)

		Bệnh khô vằn


(điểm)

		Bệnh đốm lá


(điểm)

		Tỷ lệ gãy thân (%)



		1

		W3 x W16

		1

		2

		1

		0,0



		2

		W1 x W2

		1

		1

		2

		0,0



		3

		W3 x W9

		2

		2

		3

		2,5



		4

		W1 x W5

		2

		1

		1

		2,5



		5

		W3 x W5

		3

		2

		2

		5



		6

		W3 x W2

		2

		2

		3

		5



		7

		W1 x W9

		1

		1

		2

		0,0



		8

		W1 x W16

		1

		1

		1

		0,0



		9

		MX4

		3

		2

		2

		0,0





Ghi chú:  Điểm 1: Bị sâu bệnh rất   nhẹ  
  Điểm 2: bị nhẹ

Điểm 3:  trung bình
      

        Điểm 4: bị nặng    

  Điểm 5: bị rất nặng                         

* Đặc tính chống chịu của các tổ hợp lai 
    ngô nếp

Hầu hết các tổ hợp lai đều bị sâu đục thân gây hại ở các mức độ khác nhau. Một số tổ hợp lai W3 x W16, W1 x W2, W1 x W9, W1 x W16 bị nhẹ (nhỏ hơn 5%) thể hiện khả năng chống chịu hơn hẳn các tổ hợp lai khác, các tổ hợp lai W3 x W9, W1 x W5, W3 x W2 bị nhiễm sâu đục thân mức điểm thấp tương ứng với tỉ lệ 5-15%, tổ hợp lai bị sâu đục thân gây hại nặng nhất là MX4, W3 x W5 với tỉ lệ 15- 30% (Bảng 6). 


- Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani):  các tổ hợp ngô nếp lai có khả năng kháng bệnh khô vằn cao. Các tổ hợp lai W1 x W2, W1 x W5, W1 x W9, W1 x W16 không bị nhiễm bệnh khô vằn, các tổ hợp lai còn lại bị nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ (điểm 2). 

- Bệnh đốm lá: Có hai loại đốm lá gây hại ngô là đốm lá lớn (Helminthosporium turicum) và đốm lá nhỏ (Helminthosporium maydis). Kết quả theo dõi hầu hết các tổ hợp lai đều bị nhiễm bệnh nhưng ở mức độ nhẹ và vừa. Các tổ hợp lai W3 x W16, W1 x W5, W1 x W16, W1 x W9, W1 x W2 mức độ nhiễm bệnh thấp (điểm 1 có số cây bị nhiễm bệnh nhỏ hơn  5%). Có 2 tổ hợp lai W3 x W9, W3 x W2 bị nhiễm bệnh nặng nhất (điểm 3). 


- Khả năng chống đổ: Thí nghiệm cho thấy khả năng chống đổ của các tổ hợp ngô nếp khá cao, chỉ có một số tổ hợp lai bị gãy thân với tỉ lệ rất thấp (<5% số cây trong ô bị gãy thân), các tổ hợp lai khác không bị gãy thân. 


Như vậy, tổ hợp lai W1 x W16 có khả năng chống chịu tốt nhất, sâu bệnh hại nhiễm ở điểm 1.


* Các yếu tố cấu thành năng suất và năng
   suất của các tổ hợp lai (THL) ngô nếp


Hầu hết các tổ hợp lai có chiều dài bắp lớn hơn so với giống đối chứng, chỉ có tổ hợp lai W3 x W5 có chiều dài bắp ngắn nhất (14,3 cm), và giống đối chứng MX4 (14,4 cm), tổ hợp lai có chiều dài bắp lớn nhất là W1 x W9 (18,5 cm). Các tổ hợp lai có đường kính bắp dao động từ 3,9 đến 4,6 cm, trong đó giống đối chứng MX4 có đường kính lớn nhất (4,6 cm), hai tổ hợp lai W1 x W9, W3 x W2 có đường kính nhỏ nhất. Chỉ tiêu này khá ổn định ở một số tổ hợp lai, độ biến động rất thấp như: W1 x W2, W3 x W9, W1 x W5, W3 x W5.


Số hàng hạt/ bắp được quy định bởi yếu tố di truyền, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Các tổ hợp lai có số hàng hạt/bắp dao động trong khoảng từ 10,9 - 14,1 hàng/bắp. Tổ hợp lai W1 x W6 có số hàng/ bắp lớn nhất  và nhỏ nhất là W1 x W9. Các tổ hợp lai còn lại chỉ có W3 x W16 có số hàng lớn hơn giống đối chứng MX4.


Số hạt/hàng của các tổ hợp lai có sự chênh lệch rõ rệt, mức độ dao động trong khoảng từ 21,5 - 35,4 hạt/hàng. Tổ hợp lai có số hạt/hàng lớn nhất là W1 x W9. Một số tổ hợp lai có P1000 hạt lớn như: W1 x W16 (275 g), W1 x W9 (255 g), W1 x W5 (251 g).


Năng suất lý thuyết của các tổ hợp lai dao động trong khoảng 26,3-66,6 tạ/ha. Tổ hợp lai cho năng suất lý thuyết cao nhất W1 x W16, cao hơn so với giống đối chứng (11,6 tạ/ha), tổ hợp lai W3 x W5 (26,3) có tiềm năng năng suất thấp nhất chỉ bằng 50% so với giống đối chứng.


Năng suất thực thu của các tổ hợp lai dao động trong khoảng 23,8 - 53,33 tạ/ha. Trong đó có tổ hợp lai W1 x W16 có năng suất thực thu cao nhất đạt 53,3 tạ/ha cao hơn giống đối chứng. Ngoài ra, các tổ hợp lai W1 x W9, W1 x W2 có năng suất thực thu tương đương với MX4. Tổ hợp lai W3 x W5 có năng suất thực thu thấp nhất (23,8 tạ/ha).


Năng suất bắp tươi của các tổ hợp lai dao động trong khoảng 5,4 - 11,9 tấn/ha. Tổ hợp lai có năng suất bắp tươi cao nhất là W1 x W16, cao hơn so với giống đối chứng MX4, tổ hợp lai W3 x W5 có năng suất bắp tươi thấp nhất (Bảng 7).


Bảng 7. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các THL ngô nếp

		TT

		THL/giống

		Chiều dài bắp


(cm)

		Đường kính bắp


(cm)

		Số hàng hạt/bắp


(hàng)

		Số hạt/hàng


(hạt)

		P1000


(g)

		Tỉ lệ bắp hữu hiệu (%)

		NSBT


(tấn/ha)

		NSLT


(tạ/ha)

		NSTT


(tạ/ha)



		1

		W3 x W16

		15,9

		4,4

		13,2

		28,6

		224

		93,7

		9,1

		44,9

		35,1



		2

		W1 x W2

		14,9

		4,1

		12,5

		29,3

		246

		89,9

		11,4

		46,2

		39,1



		3

		W3 x W9

		16,1

		4,0

		12,4

		32,7

		224

		92,4

		7,1

		47,4

		35,2



		4

		W1 x W5

		15,1

		4,1

		12,5

		27,9

		251

		92,9

		9,4

		46,4

		38,1



		5

		W3 x W5

		14,3

		4,1

		12,5

		21,5

		207

		84,3

		5,1

		26,3

		23,8



		6

		W3 x W2

		14,,9

		3,9

		12,4

		27,1

		201

		90,2

		9,4

		34,9

		27,6



		7

		W1 x W9

		18,5

		3,9

		10,9

		35,4

		255

		90,4

		7,1

		50,6

		41,0



		8

		W1 x W16

		16,5

		4,4

		14,1

		31,3

		275

		96,1

		10,6

		66,6

		53,3



		9

		MX4

		14,4

		4,6

		12,9

		24,3

		318

		96,3

		8,9

		55,0

		41,9



		

		LSD0,05

		

		

		

		

		

		

		12,2

		9,8

		10,3



		

		CV%

		

		

		

		

		

		

		1,8

		7,8

		3,7





Ghi chú: NSBT: Năng suất bắp tươi; NSLT: Năng suất lý thuyết, NSTT: Năng suất thực thu

* Một số chỉ tiêu chất lượng của các tổ
   hợp lai


Tại thời điểm thu bắp luộc, một số chỉ tiêu cảm quan liên quan đến chất lượng như: độ dẻo, độ ngọt, mùi thơm đã được đánh giá theo các mức:  điểm 1- tốt,  2- khá, 3- trung bình, 4- kém, 5- rất kém. Hầu hết các tổ hợp lai đều có chất lượng khá, ăn dẻo, thơm và ngọt. Về độ dẻo, các tổ hợp lai đều ở mức khá, tốt; đặc biệt là các tổ hợp (W1 x W5; MX4; W1 x W16) có độ dẻo tốt. Vị ngọt của các tổ hợp ngô nếp ở mức khá đến trung bình. Về mùi thơm, có sự khác nhau khá rõ giữa các tổ hợp ngô nếp nhưng tập trung chủ yếu ở mức khá đến trung bình; chỉ có tổ hợp W1x W5 mùi thơm kém, đáng chú ý có 2 tổ hợp lai có chất lượng nếm thử vượt trội là W1 x W16 và  W1 x W9 (Bảng 8).

Bảng 8. Một số chỉ tiêu chất lượng của các THL ngô nếp


		TT

		THL/ giống

		Độ dẻo
(1 - 5 điểm)

		Vị ngọt
(1 - 5 điểm)

		Mùi thơm
(1 - 5 điểm)



		1

		W3 x W16

		2

		2

		3



		2

		W1 x W2

		1

		3

		2



		3

		W3 x W9

		3

		2

		3



		4

		W1 x W5

		2

		2

		4



		5

		W3 x W5

		2

		3

		2



		6

		W3 x W2

		2

		3

		3



		7

		W1 x W9

		2

		3

		2



		8

		W1 x W16

		1

		2

		2



		9

		MX4

		1

		2

		2





(Ghi chú: Điểm 1: tốt; Điểm 2: khá; Điểm 3: trung bình   Điểm 4:kém;  Điểm 5: rất kém)


4. Kết luận và đề nghị


4.1. Kết luận


- Kết quả phân tích đa dạng di truyền của 22 dòng ngô nếp cho thấy ở hệ số tương đồng di truyền 0,38 và được chia làm 6 nhóm chính: Nhóm I chỉ có một vật liệu duy nhất là W 10; nhóm II chỉ có một nguồn vật liệu là W 16, nhóm III bao gồm 8 nguồn vật liệu: W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18; nhóm IV bao gồm 4 nguồn vật liệu: W2, W15, W20, W17; nhóm V bao gồm 5 nguồn vật liệu: W4, W6, W7, W11, W13; nhóm VI bao gồm 3 dòng: W1, W14, W19.

- Lựa chọn được 3 tổ hợp lai W1 x W16, W1 x W9, W1 x W2 đạt  năng suất cao và chất lượng tốt. Tổ hợp lai W1 x W16 có năng suất thực thu cao nhất đạt 53,33 tạ/ha, cao hơn so với giống đối chứng MX4. Hai tổ hợp lai W1 x W9 (41,0 tạ/ha), W1 x W2 (39,1 tạ/ha) là hai tổ hợp có năng suất khá cao, tương đương với đối chứng ở mức có ý nghĩa.

4.2. Đề nghị


- Cần tiếp tục đưa các dòng ngô có khoảng cách di truyền xa nhau vào chương trình lai luân giao để đánh giá khả năng kết hợp riêng, trên cơ sở đó tìm ra các tổ hợp lai ưu tú phục vụ cho sản xuất.


- Đưa các tổ hợp lai W1 x W16, W1 x W9, W1 x W2 đi khảo nghiệm tại các vùng sinh thái và các mùa vụ khác nhau.
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